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TÓM TẮT 
Mục tiêu: Trình bày các kinh nghiệm về phương 

pháp tạo hình cùng đồ trên mắt đã bỏ nhãn cầu không 
lắp được mắt giả.  

Đối tượng nghiên cứu: 28 mắt ở 28 bệnh nhân được 
phẫu thuật tạo hình cùng đồ tại Bệnh viện Mắt Trung 
ương từ tháng 10-2011 đến tháng 5-2012.  

Kết quả nghiên cứu: trong 10 bệnh nhân được ghép 
niêm mạc có 1 trường hợp dính tái phát, trong 14 
trường hợp được ghép mỡ bì có 1 trường hợp bị hoại tử 
mảnh ghép. Cùng đồ tái tạo tốt trong 17 trường hợp cố 
định cùng đồ dưới vào màng xương. Tỉ lệ lắp được mắt 
giả sau phẫu thuật 1 tháng là 26 trường hợp.  

Kết luận: điều trị cạn cùng đồ phức tạp đòi hỏi phối 
hợp nhiều phương pháp dựa trên bệnh cảnh lâm sàng 
có tỉ lệ thành công cao, ít biến chứng. 

Từ khóa: cạn cùng đồ 
SUMMARY 
Aims: This study aims to present experiences 

dealing with anophthalmic orbit and fornix deformities.  
Materials and methods: 28 eyes are investigated 

and operated for multi deformed fornix mechanisms 
from October 2011 to May 2012.  

Results: 10 patients undergo mucosa grafts with 
one recurrent graft sclerosis. 14 patients have got fat 
grafts with one necrotic fat graft. Inferior fornix is 
recreated in 17 patients. And 26/28 have good 
prothesis in position.  

Conclusion: Complex fornix deformities require a 
combination of various surgical procedures depending 
on the clinical assessment, which guarantees a 
promising outcome.  

Keywords: fornix, deformity 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Sau phẫu thuật bỏ nhãn cầu một thời gian, hiện 

tượng cạn cùng đồ thường xảy ra do nhiều nguyên 
nhân như xơ teo kết mạc, tiêu tổ chức hốc mắt hoặc 
xoay chuyển các cấu trúc phần mềm hốc mắt do 
không còn nhãn cầu chống đỡ (hội chứng rãnh mi 
trên). Các nguyên nhân này thường phối hợp với nhau 
làm cho tình trạng cạn cùng đồ trở nên phức tạp. Do 
vậy, tỉ lệ thành công thường không cao nếu điều trị chỉ 
sử dụng một phương pháp phẫu thuật kinh điển.  

Phương pháp tạo hình cùng đồ được mô tả lần đầu 
tiên trong y văn do Trink (1897) thực hiện, sử dụng vạt 
da thái dương có chân nuôi luồn vào ổ mắt [1]. Trên 
thế giới, đã có nhiều tác giả nghiên cứu nhiều phương 
pháp khác nhau như vạt da rời, niêm mạc miệng, ghép 
mỡ bì [1,2,3]. ở Việt Nam, cạn cùng đồ có bệnh cảnh 
phức tạp do không đặt độn sau khi khoét bỏ nhãn cầu. 
Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu, áp dụng các 
phương pháp tạo hình cùng đồ cho 28 bệnh nhân 
không lắp được mắt giả đến khám tại Bệnh viện Mắt 
Trung ương. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu 
Phẫu thuật tạo hình cùng đồ được tiến hành trên 28 

bệnh nhân không lắp được mắt giả do cạn cùng đồ 
trên mắt đã bỏ nhãn cầu điều trị tại khoa Tạo hình-
Thẩm mỹ, Bệnh viện Mắt Trung ương từ 10-2011 đến 
tháng 5-2012. 

2. Phương pháp nghiên cứu 
- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp thử 

nghiệm lâm sàng tiến cứu, không có nhóm chứng. 
Phần khám bệnh có hồ sơ theo dõi cho từng bệnh 
nhân theo mẫu. 

- Các phương pháp phẫu thuật 
Kỹ thuật ghép mỡ bì hốc mắt: Chỉ định cho các 

bệnh nhân teo tổ chức nhiều, bị mất tổ chức sau khoét 
bỏ nhãn cầu hay nạo vét tổ chức hốc mắt. Trong 
trường hợp này mắt giả thường bị xoay trong hốc mắt 
và vận động kém. 

Mảnh mỡ bì thường được lấy ở vùng mông, ở điểm 
giữa đường nối gai chậu trước trên tới ụ ngồi. Tách lớp 
thượng bì, lấy phần trung bì và mỡ dưới da, kích thước 
mảnh ghép phụ thuộc vào mức độ thiếu tổ chức. Mảnh 
ghép được đặt trong chóp cơ, trước hay sau vỏ củng 
mạc. Khâu cố định trung bì mảnh ghép vào mép kết 
mạc bằng chỉ vicryl 6.0. 

Kỹ thuật ghép niêm mạc môi: Chỉ định cho những 
trường hợp xơ teo kết mạc nhiều.  

Rạch kết mạc mở rộng hốc mắt, tách dính kết mạc 
khỏi các tổ chức dưới da, cắt lọc tổ chức xơ. Lấy mảnh 
niêm mạc môi dày 0,5 mm, kích thước phụ thuộc vào 
mức độ khuyết tổ chức, tại chỗ khâu phục hồi niêm 
mạc bằng chỉ vicryl 6.0. Ghép mảnh niêm mạc vào 
vùng khuyết kết mạc bằng chỉ vicryl 6.0 

Kỹ thuật cố định cùng đồ dưới vào màng 
xương: áp dụng cho các trường hợp cạn cùng đồ dưới.  

Rạch da toàn bộ chiều dài mi, song song và cách 
bờ mi 2 mm. Mở cơ vòng mi và cân vách hốc mắt. Xác 
định bờ dưới hốc mắt và tạo vạt màng xương kích 
thước 2 x 4 mm. Khâu vạt màng xương vào bao Tenon 
cùng đồ dưới bằng chỉ prolen. Khâu phục hồi da mi 

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được sử dung kháng 
sinh, chống viêm đường toàn thân và tại chỗ, cắt chỉ và 
lắp mắt giả sau 2-3 tuần. 

- Xử lý số liệu: theo phương pháp thống kê y học 
3. Đánh giá kết quả sau phẫu thuật 
Sau thời gian 1 và 3 tháng, chúng tôi đánh giá kết 

quả ở 3 mức độ: tốt, trung bình, xấu cho tất cả các 
phương pháp phẫu thuật.  

- Tốt: Mảnh ghép hồng, phẳng, cùng đồ sâu, lắp 
được mắt giả, mắt giả cân và vận động tốt. 

- Trung bình: Mảnh ghép tân mạch chậm, co rút 
một phần, cùng đồ sâu vừa phải, lắp được mắt giả 
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nhưng mắt giả không cân (ngả ra trước, sau hay bị 
lác), vận động kém. 

- Xấu: Co rút hay hoại tử mảnh ghép, cạn cùng đồ, 
không lắp được mắt giả. 

Biến chứng trong và sau phẫu thuật: chảy máu, 
hoại tử mảnh ghép... 

KẾT QUẢ 
1. Đặc điểm nhóm bệnh nhân  
Trong 28 bệnh nhân có 14 nam (50%) và 14 nữ 

(50%). Có 1 bệnh nhân (3,5%) ở tuổi đi học (dưới 18 
tuổi), 24 bệnh nhân (85,7%) độ tuổi lao động, 3 bệnh 
nhân (10,7%) trên 60 tuổi. 

Nguyên nhân bỏ nhãn cầu: có 20 bệnh nhân 
(71,4%) do chấn thương, 4 bệnh nhân do viêm 
(14,3%), 4 bệnh nhân (14,3%) do nguyên nhân khác. 

Tổn thương biến dạng mi phối hợp: 4 bệnh nhân 
(14,3%) 

2. Kết quả phẫu thuật 
Bảng 1: Chỉ định và phương pháp phẫu thuật 

Chỉ định Phương pháp phẫu thuật Số BN 
Teo tổ chức nhiều gây lõm 

mắt 
Ghép mỡ hốc mắt 6 

Xơ teo kết mạc Ghép niêm mạc môi 5 

Hội chứng rãnh mi trên 
Cố định cùng đồ dưới vào 

màng xương 
4 

Teo tổ chức kèm cạn cùng 
đồ dưới 

Ghép mỡ + cố định cùng 
đồ dưới 

8 

Xơ teo kết mạc kèm cạn 
cùng đồ dưới 

Ghép niêm mạc môi + cố 
định cùng đồ dưới 

5 

Bảng 1 cho thấy phân bố các hình thái lâm sàng 
của cạn cùng đồ và các phương pháp đã được tiến 
hành. Trong nghiên cứu chủ yếu gặp hình thái cạn 
cùng đồ do teo tổ chức kèm theo cạn cùng đồ dưới. 

 

 
A B 

 
C 

Hình 1. Ghép mỡ điều trị teo lõm tổ chức sau bỏ nhãn cầu 
A. Teo lõm tổ chức, mắt giả bị di lệch rơi ra ngoài. 

B. Mảnh mỡ bì tân mạch xâm nhập, biểu mô tốt sau 3 
tuần, C. Mắt giả cân đối, di động tốt. 

Bảng 2: Kết quả phẫu thuật theo thời gian 
Thời gian 

Kết quả 
2 tuần 1 tháng 3 tháng 

Tốt 24 23 24 
Trung bình 4 3 2 

Xấu 0 2 2 

Bảng 2 cho thấy kết quả phẫu thuật sau mổ. Sau 
phẫu thuật 3 tháng, 24 bệnh nhân lắp được mắt giả và 
vận động tốt, 02 bệnh nhân không lắp được mắt giả và 
chỉ có 2 bệnh nhân mắt giả không cân đối hay kém 
vận động. 

 

  
A B 

 
C 

Hình 2. Ghép niêm mạc môi điều trị cạn cùng đồ do xơ dính kết 
mạc 

 
A, B. Xơ dính kết mạc gây cạn cùng đồ toàn bộ sau 

khi bỏ nhãn cầu do bỏng. 
C. Lắp mắt giả sau ghép niêm mạc 1 tháng. 
3. Biến chứng. 
Sau mổ 2 tuần: có 1 trường hợp hoại tử mỡ bì do 

tuột nút chỉ cố định mảnh ghép. Xử trí: Cắt lọc tổ chức 
hoại tử, khâu phủ kết mạc lên mảnh ghép, kháng sinh 
và chống viêm tại chỗ, toàn thân. Quá trình biểu mô 
kết mạc phát triển tốt sau 1 tháng, tuy nhiên mắt lõm 
hơn so với mắt lành 

Có 3 trường hợp lấy mỡ bì quá nhiều, mảnh ghép 
tân mạch chậm, có nhiều tiết tố. Xử trí: vệ sinh vết mổ 
bằng betadine 5%, kháng sinh tra tại chỗ, cắt chỉ 
muộn. Kết quả mảnh ghép tân mạch, và kết mạc biểu 
mô tốt, lắp được mắt giả sau 1 tháng. 

Sau 1 tháng: có 1 trường hợp lộ mỡ ghép do lấy lớp 
trung bì quá mỏng. Xử trí: Cắt lọc phần mỡ bị thoát vị, 
khâu phủ kết mạc lên vùng tiêu trung bì. Mảnh ghép 
tân mach, biểu mô tốt sau xử lý 2 tuần. 

Có 1 trường hợp bị dính mi trên vào mảnh ghép 
niêm mạc môi gây cạn cùng đồ trên và 2 mắt bị quặm 
mi sau mổ. 

BÀN LUẬN 
1. Về phương pháp phẫu thuật 
Vấn đề cần quan tâm khi gặp cạn cùng đồ phức tạp 

là hiện tượng thiếu hụt tổ chức hốc mắt sau khoét bỏ 
nhãn cầu. Đó là lí do cơ bản gây lõm mắt, co rút cơ và 
biến đổi phân bố cấu trúc các tổ chức mỡ trong hốc 
mắt. Đặt độn hốc mắt có kích thước và chất liệu phù 
hợp làm cho biến đổi cùng đồ không xảy ra sau khoét 
bỏ nhãn cầu và là bước quan trong cần làm (nếu có 
thể được) khi xử trí cạn cùng đồ phức tạp. Loại độn hốc 
mắt ưu việt nhất hiện nay là chất liệu hydroxyapatite 
hay còn gọi là chất liệu sinh học có lỗ cho phép mạch 
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máu và tổ chức xơ xâm nhập [7]. Tuy nhiên, giá thành 
cao và không có sẵn trên thị trường. Tại Việt Nam, 
nghiên cứu áp dụng các loại độn tự thân vẫn được đặt 
ra vì tỉ lệ thành công cao do ít đào thải, kỹ thuật khá 
đơn giản và chi phí thấp [1],[2],[3]. Trong nghiên cứu 
này, ghép mỡ hốc mắt hay được áp dụng do giá thành 
thấp. Tương tụ với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị 
Thu Trang (2011) [2], chúng tôi thấy mạch máu xâm 
nhập mảnh ghép tốt và mảnh ghép được biểu mô kết 
mạc phủ hoàn toàn trong 6-8 tuần lễ. Các biến chứng 
của ghép mỡ bì đã được báo cáo gồm có u hạt sinh 
mủ, nhiễm trùng, loét, sừng hóa kết mạc và mọc lông. 
Trong số các bệnh nhân phẫu thuật, chúng tôi chưa 
gặp các biến chứng này. 

Tiếp theo bù trừ tổ chức hốc mắt thiếu hụt là tái tạo 
cùng đồ dưới. Cùng đồ dưới nông do sau phẫu thuật bỏ 
nhãn cầu, đa số bệnh nhân không được đặt độn hốc 
mắt, các tổ chức lỏng lẻo sẽ sa xuống dưới và ra trước, 
làm đầy cùng đồ dưới. Cạn cùng đồ dưới nếu nặng xảy 
ra cùng với lõm mi trên tạo nên hội chứng rãnh mi trên. 
Phương pháp cố định cùng đồ dưới vào màng xương là 
kinh điển nhưng kết quả sẽ không bền vững. Trong 
nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng vạt vàng xương để 
cố định cùng đồ dưới qua đường rạch da song song với 
bờ mi dưới. Ưu điểm của phương pháp cải biên là dễ 
thực hiện và mức độ kết dính bao Tenon-màng xương 
cao. 

Tái tạo tổ chức kết mạc bị thiếu hụt (nếu có) là 
bước cuối cùng. Thiếu hụt kết mạc do hiện tượng xơ 
hóa kết mạc. Kết mạc xơ hóa do mắt giả cọ xát vào, do 
thiếu nước mắt, do nhiễm trùng hay do bệnh lý kết mạc 
có trước đó như bỏng mắt, viêm kết mạc. Chúng tôi đã 
thực hiện ghép niêm mạc môi trên 10 bệnh nhân bỏ 
nhãn cầu do bỏng hoặc chấn thương có kèm tổn 
thương mi và dính tổ chức phức tạp.  

2. Về kết quả phẫu thuật 
Trên 28 mắt đã được phẫu thuật sau 3 tháng theo 

dõi, đạt kết quả tốt là 24 mắt (85,8%), kết quả trung 
bình là 2 mắt (7,1%), kết quả xấu là 2 mắt (7,1%). Tỉ lệ 
lắp được mắt giả sau phẫu thuật là khá cao(92,8%), 
tương đương với kết quả của một vài tác giả trong và 
ngoài nước [1], [3]. Tuy nhiên, khả năng vận động của 

mắt giả còn hạn chế do không cố định được mắt giả 
vào độn hay mảnh ghép. 

Có 2 trường hợp thất bại do hoại tử mảnh ghép mỡ 
bì và do dính cùng đồ sau ghép niêm mạc môi. Đề xuất 
của của chúng tôi là đối với trường hợp ghép mỡ bì nên 
sử dụng chỉ không tiêu để cố định mảnh ghép và cắt 
chỉ và lắp mắt giả sau 3-4 tuần, đối với trường hợp 
ghép niêm mạc môi cần đặt khuôn và khâu cò mi trong 
1 tháng sau mổ để ổn định mảnh ghép và đề phòng 
dính tổ chức. 

KẾT LUẬN 
Cạn cùng đồ sau phẫu thuật bỏ nhãn cầu nếu 

không đặt độn hốc mắt thường phức tạp. Hiện tượng xơ 
hóa kết mạc, biến đổi cấu trúc và vị trí các khoang mỡ 
hốc mắt, cạn cùng đồ dưới có thể xảy ra đơn độc hay 
phối hợp cùng nhau. Việc phối hợp một hay nhiều cách 
thức phẫu thuật ở mỗi bệnh nhân cụ thể là cần thiết và 
đã mang lại kết quả tốt. 
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NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH  

Ở BỆNH NHÂN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO 
ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 
Dương Văn Lưỡng,  

Lâm Đông Phong, Nguyễn Văn Qui 

TÓM TẮT 
Qua nghiên cứu 40 bệnh nhân (BN) tai biến mạch 

máu não (TBMMN) dựa trên đặc điểm lâm sàng và 
hình ảnh cắt lớp vi tính (CLVT) vùng đầu, chúng tôi rút 
ra kết luận sau: 

- Đặc điểm lâm sàng: Tỷ lệ nhồi máu não (NMN) 
52,5%, nhiều hơn xuất huyết não (XHN) 47,5%. Nhóm 

tuổi trên 60 chiếm 55%. Tỷ lệ nam/ nữ = 1/1. Các triệu 
chứng lâm sàng thường gặp: yếu hoặc liệt nửa người 
(100%), rối loạn ngôn ngữ (75%), đau đầu (42,5%). 
Yếu tố nguy cơ thường gặp là tăng huyết áp (80%). 

- Đặc điểm hình ảnh CLVT: Số bệnh nhân được 
chụp CLVT trong khoảng thời gian 24 - 72 giờ chiếm 


